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Hải Bình 
lược thuật  

Trong những năm gần đây, đô thị ở nước ta đã phát triển 
nhanh cả về chất lượng và quy mô, đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội. Công tác quản lý nhà nước về đô thị 
trong thời gian vừa qua cũng đã dần được đổi mới và nâng 
cao hiệu quả cũng như chất lượng hoạt động. Cùng với thực 
tế đó, những nghiên cứu lý luận về lĩnh vực quản lý đô thị 
cũng được quan tâm hơn. Cuốn sách của PGS., TS. Phạm 
Kim Giao Giải pháp cơ bản để thiết lập trật tự, kỷ 
cương trong quản lý nhà nước ở đô thị  cung cấp cho bạn 
đọc những thông tin tham khảo cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn 
và khoa học trong lĩnh vực quản lý đô thị hiện nay. 
Nội dung cuốn sách góp phần làm rõ những khái niệm cơ bản 
về đô thị và quản lý nhà nước về đô thị, nêu thực trạng trật 
tự, kỷ cương trong quản lý nhà nước về đô thị, đồng thời đề 
xuất một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần vào việc thiết 
lập trật tự, kỷ cương trong quản lý nhà nước đối với các đô 
thị ở nước ta hiện nay. 

Chương I: Cần thiết phải thiết lập trật tự, kỷ 
cương trong quản lý nhà nước về đô thị 

Trước khi trình bày những vấn đề lý 
thuyết về đô thị và hệ thống đô thị trực 
thuộc trung ương tại Việt Nam, tác giả 
đưa ra định nghĩa khái niệm đô thị: “Đô 
thị là điểm tập trung đông dân cư, với 
mật độ dân số cao và đa số là những 
người lao động phi nông nghiệp, dân cư 
sống và làm việc theo lối sống thành thị” 
(tr.10). Phân tích từng tiêu chí, tác giả 
chỉ rõ, để xác định hệ thống các tiêu chí, 
tiêu chuẩn sàn của đô thị còn phải chú ý 
tới thực trạng và chiến lược phát triển 

kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia.(∗)Trên 
cơ sở các văn bản pháp luật đã được ban 
hành ở nước ta, tác giả đưa ra các tiêu 
chuẩn về quy mô, cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật, mật độ dân cư, về thể chế, về 
trình độ phát triển nội thành, nội thị... 
đối với một đô thị. 

Hệ thống đô thị ở Việt Nam đã trải 
qua gần 1500 năm hình thành và phát 
triển. Căn cứ vào những tiêu chuẩn 
phân loại được quy định, tác giả chia hệ 
thống các đô thị nước ta làm 6 loại và 

                                                
(∗) PGS, TS. Học viện Chính trị – Hành chính 
quốc gia Hồ Chí Minh. 
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đưa ra sơ đồ cơ cấu tổ chức hành chính 
của đô thị trực thuộc trung ương  như 
dưới đây (trang 23). 

Tác giả cũng giới thiệu hệ thống đô 
thị trực thuộc trung ương trên thế giới  
và vấn đề tiếp cận đô thị từ góc độ tổ 
chức và quản lý. Đối với các nước phát 
triển, chất lượng đô thị đã phát triển ở 
mức độ cao, sự khác nhau giữa đô thị và 
nông thôn không lớn, do đó, các tiêu chí 
để phân biệt giữa đô thị và nông thôn 
của họ thường là nhiều. Ngoài 5 tiêu chí 
như ở Việt Nam (chức năng, quy mô dân 
số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, cơ sở 
hạ tầng và mật độ dân số), các quốc gia 
này còn sử dụng nhiều tiêu chí khác 
như: mật độ xây dựng, tỷ lệ tầng cao 
trung bình, khoảng cách giữa các nhà, 
chỉ số tiêu dùng, trình độ văn hóa và 
nghề nghiệp của dân cư… Đối với các 
nước đang phát triển, do công nghiệp 
hóa (CNH) và đô thị hóa mới được tiến 
hành trong thời gian ngắn hoặc mới bắt 
đầu, nên chất lượng của các đô thị nhìn 
chung ở mức thấp, sự khác biệt giữa đô 
thị và nông thôn còn lớn, nên các tiêu 
chí để xác định thường là ít. Nhìn 

chung, các nước trên thế giới hiện chưa 
có phương pháp phân loại đô thị thống 
nhất, do đó cũng chưa có sự thống nhất 
trong phân loại đô thị cả về số lượng. 
Trung Quốc hiện có 5 loại đô thị, Mỹ có 
6 loại, Tây Ban Nha 4 loại... Từ những 
phân tích cụ thể về phương pháp và tiêu 
chí phân loại của các nước, tác giả đưa 
ra kết luận rằng việc phân loại đô thị 
giữa các quốc gia trên thế giới là rất 
khác nhau, tùy thuộc vào trình độ phát 
triển kinh tế-xã hội, hệ thống đô thị của 
mỗi nước. Tuy nhiên, sự phân loại được 
căn cứ vào một số chỉ tiêu cơ bản nhất 
của mỗi đô thị. Đó là, các điều kiện sống 
và lao động của dân cư; chức năng của 
đô thị trong phát triển kinh tế- xã hội; 
quy mô dân số của đô thị; vị thế của đô 
thị trong hệ thống đô thị (tr.24-31). 

Nhưng dưới tác động của CNH, 
HĐH, kinh tế- xã hội, quy mô, chất 
lượng của các đô thị sẽ phát triển theo 
chiều hướng nâng cao và quy mô lớn 
hơn, nên sau một thời gian nhất định, 
việc phân loại đô thị được tiến hành 
điều chỉnh tuỳ theo mức độ phát triển 
của từng đô thị (tr.32-33). 
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Để có sự phân định rõ chức năng, 
thẩm quyền của các cấp chính quyền 
nhà nước, các nước đều có sự phân cấp 
quản lý nhà nước đối với các đô thị  
trong hệ thống đô thị quốc gia của 
mình. Việc phân cấp quản lý này có sự 
khác nhau tuỳ thuộc vào cơ cấu tổ chức 
hệ thống hành chính, vào thể chế hành 
chính đô thị, vào pháp luật của quốc gia 
đó. Vì vậy, đô thị có thể do một hay 
nhiều cấp chính quyền quản lý. Công tác 
quản lý nhà nước về đô thị theo tác giả 

là một nhánh 
của khoa học 
quản lý nói 
chung. Tác 
giả đưa ra 
định nghĩa 
“Quản lý nhà 
nước về đô thị 
là sự tổ chức, 
điều hành, 
điều chỉnh và 
tác động của 
chính quyền 

nhà nước và các cơ quan chức năng 
chuyên môn các cấp từ trung ương tới 
địa phương vào quá trình xã hội, vào 
các hành vi, hoạt động của các tổ chức, 
cá nhân, nhóm cộng đồng dân cư nhằm 
thực hiện các mục tiêu phát triển kinh 
tế, xã hội và bảo vệ môi trường, bảo đảm 
cho các đô thị phát triển ổn định, trật 
tự, bền vững và trường tồn trong quá 
trình tạo lập môi trường sống cho dân 
cư đô thị ” (tr.45). Từ định nghĩa trên 
cho thấy: chủ thể quản lý  là các cấp 
chính quyền và cơ quan chức năng được 
uỷ quyền từ trung ương đến địa phương; 
đối tượng quản lý  là tất cả các tổ chức, 
đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân… có hoạt 
động tại đô thị. Đồng thời, hoạt động 
quản lý nhà nước về đô thị có hai đặc 
điểm: kết hợp quản lý ngành và quản lý 
theo lãnh thổ; tính quản lý tổng hợp. 
Tác giả chia các lĩnh vực quản lý nhà 

nước về đô thị ra ba nhóm: nhóm quản 
lý quá trình tạo dựng không gian vật 
chất; nhóm quản lý quá trình khai thác 
sử dụng các cơ sở vật chất- kỹ thuật của 
đô thị; nhóm quản lý các lĩnh vực khác. 

Để thực hiện những mục tiêu trong 
quản lý nhà nước về đô thị, theo tác giả, 
các nhà quản lý cần xác định được 
phương hướng chính xác. Những 
phương hướng chung trong xây dựng, 
phát triển và quản lý đô thị Việt Nam  
theo phân tích của tác giả, tập trung 
vào hai hướng. Thứ nhất, chúng ta cần 
huy động mọi nguồn vốn  tập trung xây 
dựng cơ sở kinh tế- xã hội- vật chất 
vững chắc, làm động lực phát triển cho 
từng đô thị, phù hợp với sự phân bố và 
trình độ phát triển lực lượng sản xuất, 
các nguồn tài nguyên, nguồn lực trong 
cả nước và t rong từng vùng. Thứ hai, 
các đô thị cần tiến hành tổ chức, sắp 
xếp, điều chỉnh quy hoạch phân bố và 
kết cấu hệ thống đô thị theo hướng phân 
bố đồng đều, hợp lý hơn giữa các cấp 
trung tâm đô thị, giữa đô thị lớn, trung 
bình và nhỏ, trên phạm vi cả nước và 
trong từng vùng, tạo ra sự phát triển ổn 
định, bền vững, đẩy mạnh quá trình ® « 
thị hoá nông thôn và xây dựng nông 
thôn mới...  

Trong phần cuối của chương I, tác 
giả nêu lên một số vấn đề lý thuyết về 
trật tự kỷ cương trong quản lý nhà nước 
về đô thị. Theo tác giả trật tự, kỷ cương 
là mục tiêu, là kết quả của hoạt động 
quản lý. Do đó, những yếu tố tác động 
đến hiệu quả của công tác quản lý nhà 
nước về đô thị cũng đồng thời là các 
nhân tố tác động đến quá trình thiết lập 
trật tự, kỷ cương các hoạt động trong đô 
thị. Trong quản lý nhà nước về đô thị, 
việc thiết lập trật tự, kỷ cương chịu tác 
động của ba nhóm nhân tố chính là: 
nhóm các nhân tố chủ thể quản lý (gồm 
các nhân tố về tổ chức - hành chính) là 
nhóm nhân tố quan trọng hàng đầu tạo 
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ra trật tự kỷ cương và hiệu quả quản lý; 
nhóm các nhân tố của đối tượng quản lý 
(như trình độ dân trí, nhận thức về 
quản lý, ý thức chấp hành pháp luật…) 
góp phần quyết định vào sự thiết lập, 
chấp hành, thực hiện và duy trì trật tự, 
kỷ cương trong quản lý; và nhóm thư ba 
(bao gồm cơ sở, công cụ, phương tiện 
quản lý) góp phần tác động đến chất 
lượng, hiệu quả và hiệu lực của quản lý. 

Chương II: Thực trạng trật tự, kỷ cương trong 
quản lý nhà nước về đô thị ở nước ta 

Tác giả trình bày tổng quan về thực 
trạng trật tự, kỷ cương trong quản lý 
nhà nước ở một số lĩnh vực chủ yếu, đặc 
trưng của công tác quản lý nhà nước về 
đô thị. 

 1. Quản lý nhà nước về quy hoạch 
xây dựng và kiến trúc đô thị  

 Tác giả cho rằng, “Công tác quy 
hoạch xây dựng đô thị là yếu tố tiên 
quyết hàng đầu, phải được tiến hành 
trước một bước, tạo cơ sở để tiến hành 
các hoạt động đầu tư xây dựng, phát 
triển và quản lý đô thị” (tr.73). Trong 
những năm qua, công tác quản lý xây 
dựng và kiến trúc đô thị ở nước ta đã 
đạt dược một số ưu điểm nổi bật. Chúng 
ta đã lập và phê duyệt quy hoạch chung 
cho khoảng 90 thành phố, thị xã có định 
hướng xây dựng phát triển đến năm 
2010 và hiện nay đang trong giai đoạn 
điều chỉnh đến năm 2020. Các cấp chính 
quyền đô thị đã thực hiện việc lấy ý 
kiến của các tổ chức, cá nhân trước khi 
trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
phê duyệt, thực hiện công khai hoá các 
quy hoạch đã phê duyệt. Chất lượng các 
đồ án dần được nâng cao, phương pháp 
tư duy và thiết kế đã dần được đổi mới 
để phù hợp với tình hình phát triển 
kinh tế, xã hội. Các cấp chính quyền đô 

thị cũng đã từng bước nâng cao chất 
lượng công tác quản lý kiến trúc đô thị, 
đặc biệt là tại các đô thị lớn. Đồng thời, 
chúng ta cũng đã có đầu tư bảo tồn, tôn 
tạo và phát huy giá trị các di sản  và 
cảnh quan thiên nhiên… 

 Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, 
tác giả cũng chỉ ra những điểm còn tồn 
tại trong công tác quản lý nhà nước về 
quy hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị 
như: cơ sở kinh tế kỹ thuật để tạo dựng 
lực phát triển đô thị còn yếu, còn nhiều 
thị trấn chưa được lập quy hoạch xây 
dựng, việc khai thác tài nguyên và đất 
đai chưa hiệu quả, ô nhiễm môi trường 
đô thị có xu hướng gia tăng, quá trình 
đô thị hoá không được kiểm soát trong 
từng vùng và cả nước. Trong triển khai 
thực hiện các quy hoạch vẫn còn nhiều 
yếu kém, tồn tại, chưa thực sự có kỷ 
cương và trật tự theo pháp luật: còn phổ 
biến tình trạng “quy hoạch treo”, “dự án 
treo” do tính khả thi thấp… Hệ thống 
các văn bản pháp luật, pháp quy về 
quản lý quy hoạch, xây dựng và kiến 
trúc đô thị hiện còn chưa đầy đủ, đồng 
bộ và cụ thể nên chưa đủ cơ sở thuận lợi 
và thống nhất trong quản lý. Việc quản 
lý kiến trúc đô thị ở nước ta cũng bộc lộ 
sự thiếu trật tự, thống nhất, không có 
bản sắc riêng trong sáng tác thiết kế. 

2. Quản lý nhà nước về đất đai và 
nhà ở  

Theo tác giả, công tác quản lý đất 
đai đô thị  trong thời gian qua đã có 
những tiến bộ rõ rệt, thể hiện được sự 
coi trọng nguồn tài nguyên quý giá này 
của quốc gia. Chúng ta đã xây dựng quy 
hoạch tổng mặt bằng sử dụng và kế 
hoạch sử dụng đất đai đến năm 2010 và 
2020, đồng thời đẩy mạnh công tác xây 
dựng hệ thống hồ sơ địa chính, chỉnh lý 
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bản đồ địa chính địa bàn đô thị. Các cấp 
quản lý đô thị đã soạn thảo và ban hành 
hệ thống các văn bản quy phạm pháp 
luật để cụ thể hoá các chủ trương, nghị 
quyết về quản lý việc sử dụng đất đô 
thị, đưa các văn bản này vào cuộc sống; 
đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, đổi mới cơ chế thủ 
tục hành chính. Tiến độ giải phóng mặt 
bằng ở các khu đô thị đã có những 
chuyển biến mạnh mẽ. 

Cùng với thành tựu đạt được, tác 
giả cũng chỉ ra những tồn tại, yếu kém; 
 phân tích làm rõ nguyên nhân của 
những tồn tại trong quản lý đất đai đô 
thị ở nước ta như:  công tác soạn thảo và 
ban hành văn bản pháp luật, pháp quy 
về đất đai còn chưa đồng bộ, thiếu hệ 
thống mà một trong những nguyên 
nhân được chỉ ra là do kiến thức về 
pháp luật trong quản lý đất đai còn 
thấp. Việc sử dụng đất còn kém hiệu 
quả do chúng ta thiếu một quy hoạch 
chi tiết sử dụng đất. Công tác quản lý 
đất đai còn lỏng lẻo, tình trạng lấn 
chiếm đất công, chuyển nhượng bất hợp 
pháp vẫn đang diễn ra một phần là do 
năng lực trình độ chuyên môn của cán 
bộ còn yếu kém, chính sách xử lý các vi 
phạm còn nhiều bất cập. Chính sách 
đền bù giải phóng mặt bằng chưa hoàn 
chỉnh, không ổn định dẫn đến những 
khiếu nại từ cơ sở... Tác giả cho rằng, 
những yếu kém trên đã ảnh hưởng lớn 
đến quy hoạch xây dựng đô thị, phá vỡ 
quy hoạch sử dụng đất, gây rối loạn thị 
trường đất đai. 

Quản lý nhà nước về nhà ở  của các 
đô thị ở nước ta đã có những bước tiến 
bộ vượt bậc trong những năm vừa qua. 
Hệ thống các văn bản pháp quy, quy 
định, quy chế, các chính sách xây dựng 
và quản lý nhà đã được hoàn thiện, đổi 
mới. Việc bán nhà thuộc sở hữu nhà 

nước đã tạo điều kiện cho những người 
đang thuê có điều kiện thuận lợi cải tạo, 
nâng cấp nhà ở. Bên cạnh đó, chính 
quyền các thành phố đã đẩy mạnh việc 
đăng ký nhà ở và cấp Giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng 
đất cho nhân dân. Đây là yếu tố giúp 
người dân thuận lợi trong việc cải tạo 
nhà ở, giúp quản lý tốt hơn việc mua 
bán, chuyển nhượng nhà ở tư nhân. Các 
dự án đầu tư phát triển nhà ở, công tác 
kiểm tra hoạt động của các dự án phát 
triển nhà ở cũng đã được tiến hành 
mạnh mẽ tại các đô thị, giúp nâng cao 
quỹ nhà ở trong thời gian ngắn phục vụ 
nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội. 

Tuy đã đạt được bước tiến lớn và có 
nhiều thành tựu trong việc phát triển 
và quản lý nhà nước về nhà ở tại các 
thành phố, nhưng công tác này hiện 
cũng còn nhiều tồn tại, yếu kém. Biểu 
hiện đầu tiên là khoảng cách cung - cầu 
về nhà ở tại các thành phố trực thuộc 
trung ương còn lớn, nhà ở xây dựng tự 
phát còn chiếm tỷ lệ rất lớn so với nhà 
được xây dựng theo dự án. Công tác 
quản lý nhà nước về nhà ở còn lỏng lẻo, 
có nơi có lúc còn thiếu sự kiểm soát 
thường xuyên cho nên tình trạng nhà ở 
tư nhân xây dựng không phép, trái phép 
vẫn tiếp diễn. Chất lượng xây dựng 
chưa được kiểm soát chặt chẽ… Nguyên 
nhân của những tồn tại trên, theo tác 
giả, là do hệ thống pháp luật chưa đầy 
đủ, đồng bộ, cơ chế chính sách giá cả, 
chưa phù hợp với tình hình thị trường, 
đội ngũ cán bộ còn yếu kém về chuyên 
môn, nghiệp vụ, mô hình quản lý chưa 
ổn định, ý thức pháp luật của người dân 
chưa cao và hệ thống đồ án quy hoạch 
còn thiếu. 

3. Quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ 
thuật   
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Hạ tầng kỹ thuật có vai trò rất lớn 
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội , 
vấn đề này cần phải được đầu tư đi 
trước một bước để tạo cơ sở thu hút đầu 
tư và phát triển. Những vấn đề hạ tầng 
kỹ thuật như giao thông, cấp nước sạch, 
thoát nước, chiếu sáng tại các đô thị ở 
nước ta trong thời gian qua đã được các 
cấp quản lý quan tâm đặc biệt. Những 
thành tựu đạt được trong lĩnh vực này 
đã có tác động tích cực đến tình hình 
phát triển kinh tế- xã hội của các đô thị. 

Hệ thống giao thông đô thị thời gian 
qua  đã được đầu tư khá lớn từ các 
nguồn vốn tự có và vốn vay ODA. Bộ 
mặt giao thông đô thị nước ta đã có 
những bước tiến vượt bậc, quy hoạch tổ 
chức hoạt động của các tuyến giao thông 
được nghiên cứu lại, giao thông công 
cộng được chú trọng phát triển, các hình 
thức thanh kiểm tra được đẩy mạnh 
đồng thời với công tác giáo dục ý thức và 
pháp luật. Những thành tích đó không 
những góp phần tạo thuận lợi cho 
phương tiện đi lại mà còn kiềm chế sự 
gia tăng của tai tạn và ùn tắc giao 
thông. 

Vấn đề quản lý cấp nước  sạch  đã 
được chính quyền các thành phố chú 
trọng đặc biệt vì đây là vấn đề liên quan 
trực tiếp đến chất lượng sức khoẻ của 
người dân. Chiến lược quản lý và phát 
triển nước sạch đã được soạn thảo song 
song với việc lập quy hoạch tổng thể 
phát triển không gian đô thị. Chúng ta 
đã tiến hành cải tạo, đầu tư hệ thống 
cung cấp nước sạch đô thị trên quy mô 
lớn, trật tự quản lý khai thác sử dụng 
nước sạch được củng cố. Công tác thanh 
tra, giám sát vấn đề này cũng được đẩy 
mạnh. 

Quản lý nhà nước về thoát nước  tại 
các đô thị cũng đạt được nhiều kết quả: 
song song v ới việc lập quy hoạch tổng 

thể phát triển không gian đô thị, việc 
nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng 
phát triển hạ tầng đô thị, trong đó có 
kết cấu hệ thống thoát nước đô thị đã 
được triển khai trên tất cả các đô thị 
giai đoạn 2000-2010, và định hướng đến 
năm 2020; đã tận dụng mọi nguồn vốn 
tập trung cải tạo, nâng cấp và mở rộng 
hệ thống thoát nước đô thị.   

Quản lý nhà nước về chiếu sáng đô 
thị  đã được củng cố, mà kết quả rõ nét 
nhất là hệ thống chiếu sáng đô thị ngày 
càng mở rộng, nâng cấp, hiện đại và đa 
dạng hơn. Quy hoạch hệ thống chiếu 
sáng tại các thành phố lớn đã góp phần 
tạo mỹ quan văn minh, hiện đại. Tỷ lệ 
các đường phố được chiếu sáng đạt từ 
70% đến 90%.  

Bên cạnh những thành tích đã đạt 
được, tác giả cũng chỉ ra những vấn đề 
còn tồn tại trong công tác quản lý nhà 
nước về cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Tình 
trạng giao thông đô thị còn nhiều vấn 
đề như ùn tắc, tại nạn gây thiệt hại lớn 
về kinh tế, một số chỉ số về giao thông 
đô thị chưa đạt đúng tiêu chuẩn (như tỷ 
lệ đất giao thông, các chỉ số mật độ 
đường, chiều dài đường đều rất thấp), 
hệ thống vận tải hành khách công cộng 
có mật độ phủ tuyến thấp, lại chưa liên 
thông với nhau, hệ thống pháp luật 
chưa hoàn thiện, các chế tài xử lý vi 
phạm chưa phát huy tác dụng. Công tác 
cấp nước sạch, thoát nước vẫn chưa đáp 
ứng được với đòi hỏi của thực tế. Hiệu 
quả và chất lượng dịch vụ cấp, thoát 
nước còn thấp. Tỷ lệ nước cấp cho các hộ 
còn thấp (đạt gần 70% dân số, tiêu 
chuẩn 100l/người/ngày) chất lượng nước 
sau xử lý tại một số nơi vẫn chưa đạt 
chuẩn. Hệ thống thoát nước đô thị hiện 
vẫn còn lạc hậu, chưa đồng bộ (dù đã 
được đầu tư), chưa đáp ứng được nhu 
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cầu của nhân dân, tình trạng ngập úng 
vẫn còn diễn ra, công tác xử lý nước thải 
chưa được quan tâm đúng mức… Quản 
lý nhà nước về chiếu sáng đô thị cũng 
bộc lộ nhiều điểm yếu trong quy hoạch 
xây dựng và trong phối hợp hoạt động 
của cơ quan quản lý chiếu sáng và chính 
quyền địa phương. Những tồn tại nêu 
trên, theo tác giả, có nguyên nhân từ 
nhiều phía, trong đó có vấn đề là từ 
công tác quy hoạch, đầu tư cải tạo, có 
vấn đề là do ý thức của người dân còn 
chưa cao, các văn bản pháp luật chưa 
hoàn thiện hoặc không phát huy hết tác 
dụng, cũng có vấn đề là do năng lực 
quản lý của các cơ quan có thẩm quyền 
còn yếu kém… 

4. Quản lý nhà nước về cảnh quan 
và vệ sinh môi trường đô thị  

Công tác quản lý nhà nước về cảnh 
quan và vệ sinh môi trường đô thị thời 
gian qua đã có được những kết quả bước 
đầu. Chính quyền các đô thị đã ban 
hành quy định về bảo vệ, duy tu, bảo 
dưỡng, quản lý các công trình kién trúc, 
lịch sử, văn hoá…; mở rộng, xây dựng 
mới nhiều đường phố với hệ thống cây 
xanh và vườn hoa, quy hoạch môi 
trường đã được xác lập lồng ghép với 
quy hoạch xây dựng đô thị, công tác 
thanh tra và xử lý những vi phạm về vệ 
sinh môi trường đã được đẩy mạnh, ý 
thức bảo vệ môi trường của nhân dân 
cũng như các cơ quan, đoàn thể và tổ 
chức xã hội đã được nâng cao… 

Nhưng, tác giả cũng chỉ ra nhiều 
điểm còn bất cập tại các đô thị nước ta 
hiện nay như: các chính sách quản lý đô 
thị chưa đồng bộ, chưa có các biện pháp 
xử lý nghiêm ngặt đối với các hoạt động 
gây ảnh hưởng tới cảnh quan và vệ sinh 
môi trường, vai trò của cộng đồng chưa 

được phát huy hết, việc quy hoạch dài 
hạn cho những vấn đề về cảnh quan và 
môi trường (như quy hoạch dài hạn các 
bãi chôn lấp rác thải) còn nhiều lúng 
túng, chắp vá, hệ thống các văn bản 
pháp quy còn thiếu, ý thức chấp hành 
pháp luật còn chưa cao và sự quan tâm 
đầu tư của chính quyền cho những vấn 
đề này  là chưa thoả đáng. 

Chương III: Một số giải pháp cơ bản để thiết 
lập trật tự, kỷ cương trong quản lý nhà nước 
đối với các đô thị 

Xuất phát từ vai trò, chức năng của 
các đô thị ở Việt Nam, tác giả đưa ra 
một số định hướng trong công tác xây 
dựng, phát triển và quản lý đô thị. Đối 
với các đô thị lớn, giữ vị trí then chốt 
cần tiếp tục giữ vai trò là cực tăng 
trưởng chủ đạo, thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế- xã hội và chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế của cả nước theo hướng CNH, 
HĐH, tạo thế phát triển cân bằng giữa 
ba miền. Các thành phố cũng cần tập 
trung thu hút đầu tư (cả trong và ngoài 
nước) vào phát triển kinh tế- xã hội và 
kết cấu hạ tầng đô thị, thúc đẩy chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, củng cố chức năng 
là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, 
khoa học kỹ thuật, đào tạo và đầu mối 
giao thông của các đô thị. Trong quá 
trình phát triển đô thị cũng cần hạn chế 
sự tập trung các cơ sở sản xuất công 
nghiệp và dân cư vào khu vực nội thành 
các thành phố lớn, tránh hình thành các 
siêu đô thị và phá vỡ cân bằng sinh thái. 
Tác giả nhấn mạnh đến định hướng 
phát triển đô thị ra vùng ngoại thành, 
vùng ảnh hưởng thông qua các giải 
pháp quy hoạch và tổ chức không gian 
hợp lý. 

Trong phát triển kinh tế và tăng 
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trưởng dân số , định hướng được tác giả 
nhấn mạnh tới là cần phải có sự điều 
tiết tăng trưởng dân số  của các đô thị 
một cách hợp lý, giải tỏa sự quá tải 
trong các khu vực nội đô qua hệ thống 
các chùm đô thị vệ tinh. Trong phát 
triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị , tác 
giả nhấn mạnh tới một số vấn đề quan 
trọng trong các mảng công tác như: 
quản lý tốt vấn đề giao thông và quy 
hoạch giao thông đô thị; quản lý khai 
thác, sử dụng nguồn nước và cung cấp 
nước sạch một cách hiệu quả, tiết kiệm; 
quản lý chặt chẽ vấn đề thoát nước của 
thành phố, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh 
trước khi thải vào hệ thống thoát nước 
chung; xây dựng chiến lược nguồn năng 
lượng và thực hiện các giải pháp nhằm 
quản lý hệ thống cấp điện và chiếu sáng 
đô thị hiệu quả; hiện đại hóa mạng bưu 
chính viễn thông, bảo đảm các quy định 
an toàn phòng cháy, chữa cháy đặc biệt 
trong các khu vực trọng điểm.  

Các khu đô thị trong quy hoạch 
phát triển cũng cần chú trọng hài hòa 
tới vấn đề cảnh quan đô thị , vệ sinh 
môi trường đô thị và quản lý xây dựng . 
Để thực hiện tốt việc quản lý những vấn 
đề này đòi hỏi các cấp quản lý cần chú ý 
tới vấn đề bảo vệ cân bằng sinh thái, sự 
phát triển bền vững của đô thị, chú 
trọng tới những vành đai xanh bảo vệ 
thành phố, quy hoạch giữ gìn những 
khu vực cây xanh, hồ chứa nước, hồ điều 
tiết, sông ngòi…; đồng thời phải áp 
dụng hợp lý những giải pháp kỹ thuật 
tiên tiến nhằm khai thác hợp lý tài 
nguyên thiên nhiên, xử lý triệt để và có 
quy trình tái sử dụng chất thải, lồng 
ghép công tác quản lý vệ sinh môi 
trường và cảnh quan đô thị trong quá 
trình lập quy hoạch, cấp phép đầu tư và 
cấp phép xây dựng…  

Xuất phát từ những tồn tại, yếu 
kém trong quản lý quy hoạch xây dựng 
và phát triển đô thị như đã chỉ ra ở 
chương II, tác giả nêu ra một số nhiệm 
vụ chủ yếu trong công tác quản lý quy 
hoạch xây dựng và phát triển đô thị thời 
gian tới. Những nhiệm vụ này tập trung 
vào năm lĩnh vực chính: đẩy mạnh việc 
lập, xét duyệt quy hoạch chi tiết đô thị; 
nâng cao chất lượng quy hoạch xây 
dựng và thiết kế kiến trúc; đẩy mạnh 
công tác huy động các nguồn vốn nhằm 
phát triển các dự án tập trung; hoàn 
chỉnh hệ thống văn bản pháp luật, pháp 
quy về xây dựng, phát triển và quản lý 
đô thị; thực hiện mạnh phân công, phân 
cấp trong quản lý xây dựng và phát 
triển đô thị ở nước ta.  

Từ những định hướng và  nhiệm vụ 
cụ thể trên, tác giả đưa ra một số giải 
pháp cơ bản để thiết lập trật tự, kỷ 
cương trong quản lý nhà nước đối với 
các đô thị. Những giải pháp này đáp 
ứng được yêu cầu là phải tác động một 
cách đồng bộ đến cả ba nhóm yếu tố tác 
nhân là: chủ thể quản lý; cơ sở, công cụ 
quản lý; và đối tượng quản lý nhằm bảo 
đảm tính ổn định và bền vững của từng 
giải pháp. 

Giải pháp đầu tiên là phải thiết lập 
một nền hành chính mạnh . Đây là giải 
pháp được tác giả đánh giá là “quan 
trọng hàng đầu” (tr.155). Trong việc 
thiết lập một nền hành chính đô thị 
mạnh thì vấn đề cần làm đầu tiên là 
phải xây dựng, tổ chức bộ máy hành 
chính đô thị một cách khoa học, tinh 
gọn, tránh nhiều tầng nấc, đầu mối, tổ 
chức trung gian. Bộ máy hành chính 
cần có sự phân công, phân cấp rõ ràng, 
mạch lạc, đồng thời xây dựng được một 
đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng được 
đòi hỏi của công việc. Theo tác giả, để 
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xây dựng được một đội ngũ cán bộ như 
vậy, chúng ta cần: tăng cường tuyển 
chọn thêm cán bộ có đủ trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ; sàng lọc và bố trí hợp lý 
cán bộ, công chức đúng với trình độ, 
năng lực, có chế độ đãi ngộ thỏa đáng; 
thường xuyên tổ chức đào tạo và đào tạo 
lại đội ngũ cán bộ, công chức cả về 
chuyên môn, nghiệp vụ lẫn kiến thức 
pháp luật, kiến thức quản lý hành 
chính. Bên cạnh đó, tác giả cũng nhấn 
mạnh đến việc cải cách thủ tục hành 
chính, nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật 
đồng bộ nhằm đáp ứng tốt hơn những 
đòi hỏi của công tác quản lý. 

Trong phần này, tác giả đã dành 
một phần quan trọng để phân tích về 
vấn đề đổi mới tổ chức bộ máy hành 
chính của các đô thị (nhất là các thành 
phố trực thuộc trung ương). Qua những 
đánh giá về thực trạng bộ máy hành 
chính tại đô thị Việt Nam hiện nay, tác 
giả đã nêu ra một số khuyến nghị như: 
giảm bớt quy mô vùng ngoại thành, đầu 
tư để chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu 
vực này hoặc sáp nhập vào các tỉnh lân 
cận để quản lý đô thị về cơ bản là quản 
lý khu vực đô thị (tránh kiểu quản lý 
nửa đô thị, nửa nông thôn do vùng 
ngoại thành của các thành phố lớn hiện 
vẫn còn một lượng khá lớn lao động 
nông nghiệp); cần phân loại các cơ quan 
chuyên môn trực thuộc UBND thành 
phố theo chức năng, quy mô và thứ tự 
để tinh giảm đầu mối; chỉ nên duy trì 
cấp quận (bỏ cấp phường) trong tổ chức 
bộ máy hành chính khu vực nội thành, 
thành lập Ban đại diện hành chính hoặc 
một số chi nhánh dịch vụ công của cấp 
quận; thành lập một cơ quan điều phối 
chung khu vực nội thành. 

Giải pháp thứ hai được tác giả đề 

cập đến là vấn đề đổi mới, hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, pháp quy. Theo tác giả, 
đây là yếu tố rất quan trọng, là cơ sở, 
công cụ để Nhà nước, chính quyền đô thị 
và các cơ quan  có chức năng tác động 
vào các đối tượng quản lý, vào các hành 
vi, hoạt động của các tổ chức doanh 
nghiệp, cá nhân tham gia vào đời sống 
đô thị (tr.167). Để đổi mới và hoàn thiện 
hệ thống pháp luật, pháp quy về quy 
hoạch xây dựng phát triển và quản lý đô 
thị, những biện pháp cần thực hiện 
ngay bao gồm: xây dựng và ban hành 
mới các văn bản pháp luật còn thiếu, 
nhất là những luật có liên quan trực 
tiếp tới vấn đề xây dựng và quản lý đô 
thị; khẩn trương đẩy mạnh đổi mới và 
hoàn c hỉnh các văn bản pháp quy, cụ 
thể hoá và hướng dẫn thực hiện các quy 
định của luật; đầu tư nghiên cứu và xây 
dựng mới hệ thống các quy trình, quy 
phạm, tiêu chuẩn và quy chuẩn, sổ tay 
thiết kế, quy chế quản lý quy hoạch xây 
dựng đô thị phù hợp với yêu cầu của 
thực tiễn; rà soát lại hệ thống các văn 
bản quy phạm pháp luật có liên quan 
đến quản lý xây dựng và phát triển đô 
thị để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung và 
loại bỏ những văn  bản không còn phù 
hợp. 

Giải pháp thứ ba nhấn mạnh tới 
nhu cầu xây dựng đồng bộ các định 
hướng chiến lược xây dựng, phát triển 
và quản lý đô thị. Những định hướng 
được tác giả đề xuất phải tiến hành 
đồng bộ bao gồm: định hướng phát triển 
hạ tầng kinh tế- kỹ thuật; định hướng 
tăng trưởng dân số và phát triển đất 
đai; định hướng tổ chức không gian đô 
thị và phân bố các chức năng chủ yếu 
của đô thị; định hướng phát triển cơ sở 
hạ tầng kỹ thuật đô thị; định hướng về 
vệ sinh đô thị, bảo vệ môi trường và 
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cảnh quan đô thị; định hướng xây dựng 
và phát triển các lĩnh vực hạ tầng xã 
hội; định hướng phát triển các lĩnh vực 
khác (trật tự an ninh, an toàn đô thị, 
quản lý dân cư, phòng chống tội phạm, 
xoá đói giảm nghèo, quản lý đô thị...). 

Giải pháp thứ tư là đẩy mạnh việc 
lập, xét duyệt và nâng cao chất lượng 
quy hoạch đô thị. Trong các biện pháp 
cụ thể của nhóm giải pháp này, tác giả 
đặc biệt chú trọng tới việc áp dụng các 
biện pháp để nâng cao chất lượng quy 
hoạch xây dựng và thiết kế kiến trúc đô 
thị như: nâng cao trình độ các nhà 
chuyên môn; cấp chứng chỉ hành nghề 
thiết kế, đồng thời với kiểm tra hoạt 
động hành nghề; nâng cao chất lượng 
thẩm định đồ án thiết kế;... Đi cùng với 
những biện pháp đó, chính quyền các 
thành phố cũng cần tăng cường việc xử 
lý cương quyết các trường hợp vi phạm 
về xây dựng, sử dụng đất sai mục đích... 

Giải pháp thứ năm là vấn đề phát 
triển nền tài chính đô thị, theo tác giả 
thì nền tài chính đô thị là cơ sở, phương 
tiện để thực hiện các mục tiêu xây dựng, 
phát triển và quản lý đô thị. Những giải 
pháp chủ yếu cho vấn đề xây dựng nền 
tài chính đô thị  mạnh gồm: đẩy mạnh 
phân cấp tài chính ngân sách cho các đô 
thị, đồng thời cần điều chỉnh lại các 

nguồn thu và ổn định tỷ lệ phân chia 
các nguồn thu ngân sách quan trọng; 
Nhà nước cần có cơ chế tài chính riêng 
tạo điều kiện cho các đô thị trở thành 
động lực phát triển kinh tế- xã hội của 
cả nước, trong đó việc quan trọng trước  
mắt là cơ chế chính sách huy động các 
nguồn tài chính, vốn cho đầu tư phát 
triển hạ tầng, phát triển kinh tế- xã hội 
và các dịch vụ đô thị, xây dựng các quỹ 
phát triển đô thị... 

Giải pháp thứ sáu là nhằm khai 
thác tối đa sự tham gia của cộng đồng 
dân cư, của các thành phần kinh tế vào 
xây dựng, phát triển và quản lý đô thị. 
Để đạt được kết quả tốt nhất, theo tác 
giả, các cấp chính quyền đô thị cần đẩy 
mạnh tuyên truyền, phổ biến và giáo 
dục pháp luật, chính sách cho người 
dân; tạo cơ hội để người dân được tham 
gia vào các công tác của chính quyền 
như hoạch định chính sách, lập quy 
hoạch, quản lý khai thác cơ sở hạ tầng 
đô thị; ban hành cơ chế, chính sách để 
thu hút và huy động được các nguồn lực 
của cộng đồng; tổ chức khai thác sự 
tham gia của các tổ chức đoàn thể, tổ 
chức chính trị- xã hội vào công tác quản 
lý đô thị; xây dựng cơ chế tạo điều kiện 
cho người dân tham gia vào kiểm soát 
đô thị... 

 

 


